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Lúa ruộng: Sự phát triển và 

những tác động tới an toàn 

lương thực và các hoạt động 

sinh kế của người nông dân 

vùng cao nước Lào 

(Tiếp theo kỳ trước) 

Bruce Linquist, Karin trosch, sushil pandey, 

khampou phouynyavong, dominique guenat 

 

Tại sao nông dân phát triển diện tích 

trồng lúa ruộng 

Khởi xướng một chính sách quan trọng, 

dường như đã khích lệ tăng diện tích trồng 

lúa ruộng ở miền Bắc nước Lào, đó là việc 

giao đất. Trong khi mục tiêu của giao đất là 

bảo vệ rừng và chấm dứt canh tác nương rẫy, 

hiệu ứng tức thời này đã rút ngắn thời gian 

bỏ hóa đất chỉ còn hai hoặc ba năm. Việc bỏ 

hóa đất ngắn hạn như vậy không mang tính 

bền vững (Saito và cộng sự, 2006) và sản 

lượng lúa nương giảm buộc người nông dân 

phải tìm kiếm các phương thức sản xuất thay 

thế, kể cả việc mở rộng diện tích trồng lúa 

ruộng. Thực tế, khi được hỏi, 21% nông dân 

trả lời rằng họ đã tăng thêm diện tích trồng 

lúa ruộng để phù hợp với chính sách giao 

đất. Hơn nữa, việc mở mang nhanh diện tích 

đất trồng lúa vào cuối những năm 90 (sau 

giao đất) đã minh chứng cho sự đồng thuận 

này (Hình 2). 

Người nông dân cho rằng (51% số 

người được hỏi) lý do chính họ tăng thêm 

diện tích trồng lúa ruộng là sản xuất lúa 

ruộng tốn ít công lao động hơn so với lúa 

nương và cho sản lượng cao hơn. Roder 

(2001) cho rằng nhu cầu lao động để canh 

tác lúa nương ở miền Bắc Lào cần trung bình 

300 ngày công/người/năm so với 120 ngày 

công/người/năm đối với sản xuất lúa ruộng. 

Sản lượng lúa nương trung bình dao động từ 

1 đến 2 tấn/ha (MAF, 2003), phụ thuộc vào 

thời gian đất bỏ hóa, lượng mưa và cỏ dại 

(Saito và cộng sự, 2006). Nhìn chung sản 

lượng lúa ruộng đạt trung bình từ 3 đến 4 

tấn/ha (Linquist và cộng sự, 1998); ở những 

vùng có nước trong mùa khô thì sản lượng 

lúa có thể tăng gấp đôi. Ngoài ra, sản lượng 

lúa ruộng ổn định hơn lúa nương do ít khi bị 

hạn hán.  

Chính phủ có những sáng kiến khác để 

khuyến khích việc mở rộng diện tích trồng 

lúa ruộng ở miền Bắc. Trước tiên, đó là miễn 

thuế đất cho nông dân  trong 3 năm đầu sau 

khi xây dựng ruộng bậc thang để trồng lúa 

ruộng (12.000 kip/ha/năm, hoặc khoảng 120 

USD trong năm 2004). Thứ hai, Ngân hàng 

Xúc tiến nông nghiệp cho nông dân vay vốn 

để mở mang đất trồng lúa. Những khích lệ 

này đã có tác động ít nhiều tới việc đi đến 

quyết định của người nông dân trong mở 

rộng diện tích trồng lúa và không một ai 

trong số những người nông dân được hỏi lại 

không đề cập tới những sáng kiến này như 

một tác động tới quyết định của họ.  
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Trong cuộc khảo sát, nông dân cho rằng 

những hạn chế chủ yếu trong phát triển lúa 

ruộng là do thiếu đất phù hợp, đất quá dốc,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

An toàn lương thực và thu nhập của 

nông dân làm lúa nương và lúa ruộng 

Nhu cầu về lúa đòi hỏi phải có ruộng 

hoặc nương trồng lúa. Tuy vậy, số ruộng 

trồng lúa hiện có (không tính đến nương 

trồng lúa) đã tác động trực tiếp tới an toàn 

lương thực hộ gia đình (Bảng 3). 

đất bạc màu và thiếu nước. Điều thú vị là 

nguồn tài chính và lao động lại không được 

nhắc tới.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Mười năm qua, các hộ gia đình với diện tích 

ruộng trồng lúa trung bình là 0,54 ha thì 

không bị thiếu lương thực. Trong khi đó, các 

hộ có diện tích trồng lúa trung bình là 0,18 

ha bị thiếu ăn từ 1 đến 4 năm và với các hộ 

có diện tích trồng lúa khoảng 0,11 ha bị 

thiếu ăn từ 5 đến 10 năm. Các kết quả này 

Bảng 3: Số năm thiếu thóc gạo do ảnh hưởng của sở hữu đất đai 

Các kết quả thu được dựa trên điều tra hộ gia đình trả lời câu hỏi: Trong hơn một thập kỷ qua 

hộ đã trải qua bao nhiêu năm thiếu gạo ăn:  

 

Số năm thiếu thóc gạo Số  người trả lời 
Diện tích trồng lúa bình quân (ha) 

Lúa ruộng Lúa nương 

0 37 0,54 0,89 

1-4 44 0,18 0,74 

5-10 12 0,11 0,75 

(Nguồn: Điều tra hộ gia đình) 

 

Bảng 4: Hiệu quả của việc chuyển đổi từ lúa nương sang canh tác lúa ruộng đối với các 

hoạt động sinh kế 

 Câu trả lời của 37 nông dân trồng lúa ruộng (những chủ nhân cũ và mới): 

 
 

Tác động Tỉ lệ % số người trả lời 

Trồng nhiều hoa màu hơn 24 

Cải thiện an toàn lương thực 19 

Tăng cường chăn nuôi gia súc và cá 19 

Chấm dứt canh tác lúa nương 16 

Có thêm thời gian để buôn bán 11 

Mở rộng diện tích trồng bông 8 

Có thêm thời gian để kiếm tiền  3 

(Nguồn: Điều tra hộ gia đình) 
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cũng tương tự như với các hộ nông dân ở 

miền Bắc Việt Nam (Pandey và Minh, 1998), 

nơi mà người nông dân với diện tích trồng 

lúa bình quân đầu người là 309 m2 thì bị 

thiếu lương thực từ vài tháng tới 1 năm trong 

chu kỳ 10 năm; song nơi mà bình quân đầu 

người là 154 m2 hoặc ít hơn, tình trạng thiếu 

lương thực diễn ra quanh năm.  

Người nông dân cho rằng nếu họ đã có 

ruộng để trồng lúa, họ cũng trồng thêm hoa 

màu trên nương (Bảng 4). Các hộ gia đình có 

1 ha hoặc nhiều hơn 1 ha ruộng thì sử dụng 

gần 40% đất cho trồng lúa (Bảng 2), số đất 

còn lại sẽ trồng màu (Hình 3). Các hộ có ít 

hoặc không có đất ruộng thì trồng lúa nương 

trên diện tích khoảng 70% đất nương. Một 

số lý do hợp lý giải thích tại sao người nông 

dân có ruộng trồng lúa vẫn canh tác lúa 

nương. Lý do chính là để đáp ứng nhu cầu 

tiêu dùng của hộ gia đình –  thông thường là 

trường hợp các hộ gia đình có ít ruộng trồng 

lúa. Lý do thứ hai, lúa nương thường thu 

hoạch sớm hơn 1 tháng so với lúa ruộng. Vì 

thế, canh tác lúa nương cung cấp nguồn 

lương thực kế tiếp khi kho thóc gia đình luôn 

bị cạn kiệt và cho phép người nông dân phân 

phối lao động trong thời kỳ gặt hái. Lý do 

thứ ba, thông thường lúa nương có chất 

lượng cao hơn lúa ruộng, với hương vị thơm 

hơn và khi đem bán lẻ tại các chợ được giá 

cao hơn. Lý do cuối cùng, gạo nương là thứ 

nông sản hàng hóa tốt vì giá cả ổn định, có 

thị trường tốt và người nông dân cũng đã 

quen với mùa vụ. Tuy nhiên, khi sản lượng 

lúa nương giảm và đầu tư nhiều công lao 

động, người nông dân có khả năng phải tìm 

sự lựa chọn khác.  

Người nông dân cũng cho biết rằng 

chuyển đổi sang sản xuất lúa ruộng dẫn tới 

việc tăng đàn gia súc và trại cá (Bảng 4). 

Một trong những sự khác biệt nổi bật nhất 

trong số 3 hình thức sở hữu lúa ruộng là 

những hộ nông dân có lúa ruộng, tính trung 

bình, có nhiều gia súc nhỏ và gia súc lớn 

hơn các hộ gia đình không có lúa ruộng 

(Hình 4). Số lượng gia súc tính theo hộ cũng 

tăng so với số hộ có lượng thóc nhiều hơn. 

Thêm vào đó, đối với tất cả các nhóm dân 

tộc, gia súc là nguồn thu nhập tiền mặt quan 

trọng nhất của mỗi hộ gia đình. Đối với 

những hộ nông dân có nhiều diện tích trồng 

lúa ruộng thu nhập từ gia súc thường cao 

gấp 3 lần các hộ khác.  

Phân tích chi phí –  lợi ích của việc 

phát triển lúa ruộng 

Phát triển lúa ruộng cần phải có ruộng 

bậc thang. Để khai phá ruộng, tại các 

thung lũng đòi hỏi ít công lao động; song 

càng dốc thì lượng đất phải chuyển đi cũng 

tăng dần để tạo độ bằng phẳng cho ruộng 

bậc thang. Ngoài ra, để phát triển ruộng 

bậc thang cần phải xây dựng các kênh và 

đập nước dẫn nước vào ruộng. Trong một 

số trường hợp, kênh dẫn nước có thể dài tới 

vài cây số. Đập nước thường làm bằng gỗ 

chắn ngang dòng suối. Mặc dù hệ thống 

thủy lợi kiểu này rất đơn giản và chỉ cần sử 

dụng nguyên liệu và lao động địa phương 

nhưng chi phí cơ hội rất phù hợp với sự 

phát triển của họ. Chi phí này, họ phải chịu 

trong những năm đầu triển khai làm ruộng 

bậc thang. Sau đó, thường có các chi phí 

hàng năm gắn với sự ổn định và duy trì của 

hệ thống thủy lợi.  
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(Nguồn: điều tra hộ gia đình) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 3: Đất đồi canh tác lúa nương và hoa màu trong tổng số đất lúa ruộng mà mỗi 

hộ sở hữu  

(diện tích trồng lúa nhỏ: < 1 ha, diện tích trồng lúa lớn: ≥ 1 ha).  

 

Hình 4: Số lượng gia súc bình quân được nông dân nuôi với diện tích trồng lúa ruộng 

không giống nhau  

(diện tích trồng lúa nhỏ: <1 ha, diện tích trồng lúa lớn:  ≥ 1 ha) 
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 (Nguồn: Điều tra hộ gia đình) 

Đánh giá lợi ích kinh tế của sự phát 

triển cây lúa, cần phải tính đến các chi phí 

tăng thêm và lợi ích có được qua nhiều năm. 

Chi phí cho phát triển cây lúa phải đầu tư 

trong vài năm đầu, nhưng lợi ích gia tăng 

trong tương lai. Khi lợi ích trước mắt được 

đánh giá cao hơn lợi ích tại một thời điểm 

nào đó trong tương lai, lợi ích sau này và các 

chi phí cần phải giảm một cách hợp lý mới 

có thể so sánh được.  

Lợi ích chủ yếu của việc chuyển đổi từ 

những cánh đồng vùng cao đất dốc sang đất 

trồng lúa ruộng bậc thang đã tiết kiệm được 

chi phí lao động trong sản xuất lúa, cùng với 

sản lượng tăng và tần số mùa vụ tăng qua các 

năm. Tiết kiệm trong lao động cùng với việc 

tăng cường diện tích lúa ruộng có thể được ứng 

dụng trong các hoạt động làm tăng thu nhập 

hoặc hỗ trợ cho các hoạt động sinh kế khác. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đánh giá kỹ lưỡng giá trị kinh tế của 

việc phát triển cây lúa đòi hỏi phải tính đến cả 

những thay đổi trong hệ thống nông trại và 

việc sử dụng lao động cho các hoạt động 

ngoài nông trại có thể có cho sự tồn tại của 

cây lúa. Sự đánh giá như vậy vượt quá phạm 

vi của một bài tạp chí. Thay thế vào đó, chỉ có 

thể thực hiện được phân tích một phần giá trị 

bằng cách xem xét những thay đổi chính 

trong hệ thống canh tác đã được quan sát. Các 

tham số phân tích được thể hiện ở bảng 5. 

Việc phát triển ruộng bậc thang cần 

phải có sự tính toán kỹ lưỡng và bố trí lại đất 

đai. Kết quả là, phải mất vài năm mới có thể 

ổn định được sản lượng lúa trên diện tích 

ruộng bậc thang mới. Trong phân tích kinh 

tế, sản lượng lúa được tính tăng từ 1,5 tấn/ha 

trong năm đầu và tăng tới 3,4 tấn/ha trong 

năm thứ ba. Sản lượng lúa ruộng dao động từ 

3 đến 4 tấn/ha (Lingquist và cộng sự, 1998).  

Hình 5: Thu nhập tiền mặt trung bình trên diện tích lúa ruộng 

(Tính toán này chỉ bao gồm các sản phẩm đã bán. Diện tích trồng lúa nhỏ: ≤ 1ha, diện tích 

trồng lúa lớn: ≥ 1 ha. 1USD = 10.560 kip) 
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Giá trị ròng hiện thời ước tính (NPV) 

đo được lợi ích thu được trong giá trị hiện tại 

bằng việc chuyển đổi sản xuất lúa của hộ gia 

đình từ điều kiện trồng lúa nương sang lúa 

ruộng bằng cách làm các ruộng bậc thang. 

Qua hơn 25 năm đánh giá, người nông dân 

đã có khả năng kiếm được tổng số 690 

USD/ha sau khi đã khấu trừ tất cả các chi phí 

liên quan tới phát triển ruộng bậc thang.  

Suất lợi tức nội tại (IRR) chỉ ra rằng 

đầu tư thường thu lợi hàng năm khoảng 51%. 

Theo tiêu chuẩn tối đa, suất lợi tức hàng năm 

51% được coi là  khả quan.  

Giải thích khả năng sinh lợi bằng trực 

giác nhiều hơn là do căn cứ vào thời gian hòa 

vốn. Đối với nông dân, cần phải có thời gian 

khoảng 4 năm để thu lại được chi phí đầu tư 

qua việc thu hoạch sản lượng lúa cao hơn và 

thu lợi được từ việc tiết kiệm công lao động.  

Kết quả rất nhạy cảm đối với chi phí 

cơ hội của lao động giảm là do làm ruộng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 bậc thang. Khả năng sinh lợi của ruộng bậc 

thang tăng nhanh chóng cùng với việc tăng 

chi phí cơ hội do giảm lao động. Bởi vậy, 

người nông dân có chi phí cơ hội của lao 

động cao thường có khả năng thực hiện kế 

hoạch hơn những nông dân có chi phí cơ hội 

của lao động thấp. Chi phí cho phát triển 

ruộng bậc thang là chi phí đầu tư chủ yếu. 

Kết quả của việc làm ruộng bậc thang chính 

vì thế được coi là nhạy cảm đối với tham số 

này. Nếu chi phí chỉ tốn một nửa tổng giá trị 

ước tính trong hoạt động (chỉ 150 USD/ha) 

thì suất lợi tức nội tại lên tới 98%.  

Khả năng sinh lợi của ruộng bậc thang 

còn phụ thuộc vào số năm cần thiết để tăng 

cường khả năng sản xuất của ruộng bậc 

thang sau các xáo trộn ban đầu. Khả năng 

sản xuất của ruộng bậc thang được tận dụng 

càng cao thì thời gian hòa vốn càng ngắn. Do 

vậy, người nông dân thường cho rằng làm 

ruộng bậc thang, nơi ít có sự xáo trộn về đất, 

thường hấp dẫn hơn canh tác ở vùng đất dốc.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bảng 5: Giá trị các tham số sử dụng trong phân tích dựa trên các mối tương quan 

chi phí –  lợi nhuận 

  

Tham số Giá trị được dùng trong điều 

hành cơ sở 

Lãi suất chiết khấu 10 

Sản lượng lúa nương (t/ha) 1,7 (a) 

Sản lượng lúa ruộng (t/ha) 3,4 (a) 

Chi phí tiền mặt cho sản xuất lúa nương (USD/t) 10 (b) 

Chi phí tiền mặt cho sản xuất lúa ruộng (USD/t) 20 (b) 

Giá lúa bán tại ruộng  (USD/t) 70 (b) 

Chi phí làm ruộng bậc thang, đập nước và kênh 
dẫn nước (USD/ha) 

300 (c) 

Tần suất canh tác lúa trên ruộng Một năm một vụ 

Tần suất canh tác lúa nương  Ba năm trồng một vụ với việc bỏ 
hóa đất hai năm 

Tích lũy kinh nghiệm (năm) 25 

Mất diện tích trồng lúa do làm ruộng bậc thang 10 

Số năm cần thiết để tăng sản lượng lúa ở ruộng 
đạt tới sản lượng dự kiến 

3 (c) 

 

Tiết kiệm lao động trong sản xuất lúa (ngày cho 
một lao động) đối với hộ gia đình 

280 (d) 
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(a) Nguồn tư liệu: MAF (2003). Số liệu về 

sản lượng đối với vùng phía Bắc. 

(b) Nguồn tư liệu: Điều tra hộ gia đình. 

(c) Từ phân tích nghiên cứu điểm nông dân 

trồng lúa. 

(d) Giả thuyết cho rằng một hộ gia đình 

trung bình 6 thành viên và bình quân đầu người 

cần 350 kg thóc/năm, tổng lượng thóc cần thiết 

đáp ứng nhu cầu cho hộ là 2,1 tấn. Sản lượng lúa 

dự kiến được đưa ra, diện tích trồng lúa ruộng và 

lúa nương cần để sản xuất là 1,2 ha và 0,6 ha. 

Những tiết kiệm tương ứng trong lao động, sử 

dụng lao động cho một ha của Roder (2001), là 

xấp xỉ 280 công lao động (tính như sau: [1.2 x 

294] –  [0.6 x 122]). 

Hiệu quả của việc tăng diện tích lúa 

ruộng trên diện tích lúa nương 

ở vùng cao, diện tích phù hợp cho phát 

triển lúa ruộng rất hạn chế, vì thế, phát triển 

lúa ruộng không được coi là sự lựa chọn duy 

nhất đối với canh tác lúa vùng cao, mà đây 

chỉ là một sự lựa chọn. Có thể cho rằng việc 

giảm diện tích trồng lúa nương có thể song 

hành với việc gia tăng sản xuất lúa ruộng.  

Giả sử sản lượng lúa nương đạt trung 

bình 1,5 tấn/ha và chu kỳ 3 năm/vụ (1 năm 

trồng lúa và 2 năm bỏ hóa đất), tiềm năng 

sản xuất của lúa nương là 0,5 tấn/ha/năm. 

Sản lượng lúa ruộng đạt trung bình 3,5 

tấn/ha/năm (7 tấn/ha/năm nếu có hệ thống 

thủy lợi để tăng gấp đôi số vụ/năm). Vì thế, 

nếu tăng 1 ha trồng lúa ruộng thì có thể giảm 

7 ha  diện tích trồng lúa nương, nếu như lúa 

chỉ được trồng vào mùa mưa hoặc giảm 14 

ha nếu như mùa khô cũng có thể trồng lúa 

được. Sử dụng giả định như vậy, nếu như sản 

lượng lúa từ các ruộng lúa đang trồng có thể 

tăng lên (ví dụ như bằng cách cải tạo giống 

lúa, tăng cường công tác quản lý), để tăng 

sản lượng 1 tấn lúa/ha/năm thì diện tích 

trồng lúa nương có thể giảm được 2 ha.  

Kết luận 

Phát triển diện tích lúa ruộng mới 

hoặc cải thiện sản lượng lúa hiện tại sẽ tạo 

cơ hội để nâng cao an toàn lương thực ở 

miền núi nước Lào. Trước đây, ở miền Bắc 

nước Lào cũng đã từng mở rộng diện tích 

trồng lúa ruộng để hưởng ứng chính sách 

giao đất. Sự thay đổi này đem lại lợi ích về 

an toàn lương thực, quản lý vật nuôi, các 

hoạt động ngoài trang trại và thu nhập. Phát 

triển lúa ruộng không phải là loại thuốc 

chữa bách bệnh cho các vấn đề ở vùng cao 

mà người dân Lào gặp phải, đó chỉ là một 

sự lựa chọn. Phát triển lúa ruộng bị hạn chế 

do có ít diện tích đất phù hợp, nhưng từ năm 

1998 việc mở rộng nhanh chóng diện tích 

trồng lúa ruộng đã chỉ ra rằng vẫn còn diện 

tích đất để phát triển lúa ruộng.  

Vấn đề là liệu các hộ gia đình trồng 

lúa ruộng, cuộc sống có sung túc hơn do có 

lúa ruộng hoặc liệu các hộ gia đình có cuộc 

sống khá hơn thì có thể đầu tư vào phát triển 

lúa ruộng hay không. Trong khi chưa có thể 

trả lời được câu hỏi này một cách đầy đủ trên 

cơ sở các nghiên cứu, chúng tôi cho rằng cả 

hai trường hợp có thể xảy ra. Rõ ràng rằng, 

có chi phí đầu tư thì có thể ngăn chặn được 

nghèo đói hoặc các hộ gia đình nhỏ với khả 

năng lao động ít vẫn có thể phát triển lúa 

ruộng. Tuy nhiên, số liệu cũng chỉ ra rằng 

các hộ gia đình đã từng đầu tư vào phát triển 

lúa ruộng, càng có cơ hội theo đuổi các hoạt 

động kinh tế khác. Nhờ có chi phí đầu tư, 

việc phát triển trồng lúa mới thuận lợi hơn. 

Để có thể duy trì sự công bằng ở cấp cộng 

đồng, Chính phủ hoặc cơ quan phát triển cần 

khuyến khích họ hoặc đề ra những chương 

trình (chẳng hạn quỹ tín dụng, cho vay vốn, 
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lương thực để lao động...) để trợ giúp cho 

các hộ nghèo.  

Xuất phát từ quan điểm tự nhiên, để 

phát triển diện tích lúa nước thì việc cần thiết 

là phải quan tâm tới khả năng cung cấp 

nước, nhu cầu về nước, địa hình, khả năng có 

thể làm được hai vụ lúa hay không và những 

điều kiện về kinh tế, xã hội (chẳng hạn như 

quyền và nhu cầu về nước của cộng đồng). 

Những diện tích đất “hiển nhiên”  dành cho 

phát triển lúa nước như các thung lũng, đã 

được thực hiện. Khi di chuyển canh tác lúa 

ruộng từ các thung lũng tới các sườn đồi, chi 

phí cho ruộng bậc thang cũng tăng lên, và 

việc xác định đất phù hợp làm ruộng bậc 

thang cũng là một thách thức lớn. Trong quá 

trình nghiên cứu thực địa, các tác giả đã 

chứng kiến rất nhiều trường hợp nông dân 

đầu tư vào phát triển đất trồng lúa nước 

nhưng họ nhận thấy rằng đất đó không phù 

hợp –  thông thường là do nơi ấy không đủ 

nguồn nước. Lúc đầu, đất mới trồng lúa nước 

cần nhiều nước hơn do việc cày bừa (khiến 

nước thấm nhanh vào đất) và phải mất một 

số năm ruộng mới tốt được. Để phát triển 

cây lúa nước, cần tiến hành tập huấn và 

nghiên cứu thêm để giúp người nông dân 

nhận biết được những vùng đất phù hợp.  

Các tác động môi trường của việc 

chuyển đổi canh tác với mục đích có thêm 

diện tích lúa nước, cần phải được nghiên cứu 

sâu hơn. Việc tăng diện tích lúa nước, tạo 

điều kiện cơ bản cho nông dân giảm diện 

tích lúa nương và phát triển nông nghiệp bền 

vững ở vùng này không chỉ hoàn toàn do 

nông dân quyết định. Thay vào đó, có thể có 

sự chuyển đổi đối với sản xuất nông sản 

hàng hóa thường xuyên hơn; bởi sự suy giảm 

đa dạng sinh học có mối liên quan tới canh 

tác nương rẫy (Jianchu và cộng sự 1999). 

Ngoài ra, tác động của phát triển lúa nước 

trên vùng đầm lầy tự nhiên và vùng ven sông 

hồ cũng cần phải được nghiên cứu kỹ hơn.  

Nguyễn Thị Hồng Nhị dịch 

Vương Xuân Tình hiệu đính 
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